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BƯỚC ĐẦU HỘI NHẬP VÀ THÍCH NGHI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC 

TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN BÁ CÔNG GIÁO LÊN TÂY NGUYÊN 
                                                                                                             
 

 
ét trong những trở ngại đầu tiên 
và chủ yếu đối với các nhà truyền 

giáo ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) Tây 
Nguyên là sự khác biệt về văn hóa. Họ 
thử nghiệm truyền bá đức tin Kitô vào 
người M’nông nhưng không được người 
dân ở đây chấp nhận(1). Từ kinh nghiệm 
truyền giáo không thành công ở người 
M’nông, khi đến Kon Tum, các giáo sĩ đã 
thay đổi cách nhìn nhận và tiếp xúc với 
văn hóa các dân tộc địa phương. Điều 
này có thể còn do sự thúc bách của thời 
cuộc, các giáo sĩ tạm “gác lại” những vấn 
đề thuộc về nguyên tắc. Bởi vì, hội nghị 
tôn giáo tại Gò Thị (huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định năm 1841) vẫn cấm tất cả 
các giáo dân ở vùng Chăm, Nam Kỳ và 
Nam Vang treo trong nhà ảnh tượng các 
con vật mà quan niệm của người bản địa 
coi là linh thiêng... Các nghi lễ cưới xin 
bản xứ bị coi là dị đoan. Nhìn chung, 
trong "vấn đề nghi lễ", hội nghị này 
không có một thỏa hiệp nào với các tập 
tục bản xứ(2). 

Nhưng dù sao, cách thức tiếp xúc và 
làm quen với văn hóa các DTTS trong 
thời kì đầu truyền giáo ở Tây Nguyên 
cũng mang lại thành công bước đầu. 
Cách tiếp xúc này, từng lúc từng nơi có 
những biểu hiện khác nhau, nhưng tựu  
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trung lại là tìm cách rút ngắn sự khác 
biệt, tạo sự gần gũi giữa dân làng và các 
giáo sĩ. Thực hiện mục đích này, các giáo 
sĩ đã sử dụng một số hình thức như kết 
nghĩa cha con, anh em; gây thiện cảm với 
các nhân vật có uy tín trong làng; học và 
nói được tiếng của dân tộc địa phương; 
tìm cách thích nghi trong sinh hoạt, ăn 
uống; giúp dân xóa bỏ các hủ tục; làm 
trung gian hòa giải khi hai làng hiềm 
khích với nhau. Đó là sự hội nhập và 
thích nghi bước đầu với văn hóa các 
DTTS vùng truyền giáo Tây Nguyên ở 
giai đoạn đầu.  

Trong buổi đầu, khi tiếp xúc với văn 
hóa của các dân tộc địa phương, các nhà 
truyền giáo ngoại quốc tỏ ra bỡ ngỡ 
trước một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ 
với Phương Tây. Ngược lại, khi tiếp xúc 
với các thừa sai, đồng bào DTTS cũng tỏ 
thái độ ái ngại và cảnh giác: Chúng tôi, 
những thừa sai được Chúa gửi đến rao 
giảng Tin Mừng... thế mà ngay từ đầu, 
chúng tôi đã bị xem như những kẻ đồng 
lõa của Hỏa Ngục, những kẻ truyền bá  
 
*. TS., Ban Dân vận tỉnh Kon Tum. 
1.  P. Ban S. Thiệt. Mở đạo Kon Tum, in tại Quy 
Nhơn, 1933. tr. 107-108. 
2. Nguyễn Quang Hưng. Công giáo Việt Nam thời kì 
triều Nguyễn (1802- 1883), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 
2009. tr. 223-224. 
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đam mê xấu xa, hèn hạ nhất! Ôi! biết bao 
lần trong các dịp chúng tôi đi quan sát 
trong vùng khi thấy anh chị em dân tộc 
đáng thương chạy trốn(3).  

Trong quá trình xâm nhập và truyền 
đạo ở Tây Nguyên, các thừa sai dần tìm 
ra những phương cách rút ngắn sự cách 
biệt và tạo ra những cơ hội tốt cho việc 
phát triển Công giáo nơi đây. Một 
phương cách đơn giản nhưng mang lại 
hiệu quả lớn và bất ngờ trong công cuộc 
truyền giáo là việc kết nghĩa anh em, 
cha con giữa các giáo sĩ với các nhân vật 
có uy tín trong cộng đồng DTTS. Với 
người Bana việc: kết nghĩa giữa hai 
người với nhau, bao gồm kết nghĩa cha 
con (Krao bă con), kết nghĩa mẹ con 
(Krao me con), kết nghĩa anh em (Krao 
po pẵn)… kết nghĩa giữa hai cộng đồng 
hoặc hai cá nhân thường ghi nhận một 
sự kiện vui buồn nào đó, nhằm tăng 
cường đoàn kết và làm cho mỗi bên 
mạnh hơn, tốt hơn trong cuộc sống(4). Cho 
nên, việc kết giao này có lợi cho đôi bên, 
nhất là trong điều kiện sống “đóng 
khung” trong cộng đồng làng. Bởi vậy, 
họ cần có bạn ngoài làng để có sự tương 
trợ trong các hoàn cảnh giao dịch buôn 
bán, ngủ đỡ qua đêm… Người cùng kết 
bạn ở khác làng mới được phép bước qua 
cổng làng Bana, vì theo tập quán hai 
người kết bạn được coi như anh em(5). 

Cuộc hành trình đầu tiên lên Tây 
Nguyên của các giáo sĩ có cuộc chạm 
trán đầy bất ngờ với Bok Khiêm, một đại 
diện của triều đình nhà Nguyễn ở vùng 
Bắc Tây Nguyên. Sự có mặt của Bok 
Khiêm trên vùng này thật sự làm cho các 
nhà truyền giáo lo lắng. Nhưng không 

ngờ, sau khi vừa vượt khỏi ranh giới 
đồng bằng lên Kon Tum chưa đầy 3 ngày 
đi đường rừng, chệch về phía Bắc, tại 
làng Kon Phar, nơi chưa hề có bóng dáng 
thương nhân người Kinh nào hoạt động, 
đoàn truyền giáo gặp ngay Bok Khiêm, 
người mà họ đang cố tránh. Cuộc gặp bất 
ngờ này nhanh chóng đưa đến một giao 
ước có lợi cho các nhà truyền giáo. Về 
sau, Bok Khiêm và Thầy Sáu Do làm lễ 
ăn thề “kết nghĩa anh em” theo phong tục 
người Bana: “Từ đó, lòng tín nhiệm của 
Bok Khiêm dành cho chúng tôi chưa hề 
mai một, và trong khi tôi viết những 
dòng này, ông ấy vẫn là người bạn thân 
thiết của chúng tôi như buổi đầu gặp 
mặt. Trong những hoàn cảnh gay cấn 
nhất, ông đã luôn sẵn sàng giúp đỡ 
chúng tôi giải quyết những vấn đề hết 
sức gian lao”(6). 

Về sau, các nhà truyền giáo còn có 
những lần kết giao khác nữa, nhưng sự 
kết giao với Bok Khiêm vẫn là một “điển 
hình” nhất. Việc làm này chứng tỏ các 
thừa sai đã nhanh chóng làm quen với 
phong tục, tập quán của đồng bào DTTS 
ở Tây Nguyên và bước đầu có hiệu quả 
nhất định. Tiếp đó, các thừa sai tìm cách 
tiếp cận và gây cảm tình với những già 
làng có uy tín nơi mình đến, gây sự chú ý 
và cảm tình lúc sơ kiến như: cho tặng 
một vài vật dụng mà các giáo sĩ mang 
theo so với đồ dùng truyền thống; tỏ lòng  
 
3. P. Dourisboure. Dân làng Hồ, Nxb. Đà Nẵmg, 
2008, tr. 67. 
4. Bùi Minh Đạo. Dân tộc Bana ở Việt Nam, Nxb. 
Khoa học XB hội, Hà Nội, 2006, tr. 104. 
5.  Đặng Nghiêm Vạn chủ biên. Các dân tộc tỉnh Gia 
Lai - Kon Tum, Nxb. Khoa học XB hội, Hà Nội, 
1981, tr.138. 
6. P. Dourisboure, S®d, tr. 33. 
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thân thiện với mọi người khi họ có dịp 
tiếp xúc; làm một vài việc có ích để 
chứng tỏ rằng sự tồn tại của họ là vô hại 
với cộng đồng dân làng. Mối quan hệ đó 
đã gây ảnh hưởng tốt đến toàn bộ cộng 
đồng làng.  

Sự hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất 
của các nhân vật quan trọng như Bok 
Khiêm đã giúp các thừa sai vượt qua khó 
khăn, thiếu thốn, bệnh tật, sự thờ ¬ của 
người dân. Dần dà, mối quan hệ giữa cá 
nhân đã phát triển thành mối quan hệ 
cộng đồng. Các thừa sai đã xây dựng 
được một cộng đồng Kitô hữu trong một 
làng hoàn toàn ngoại giáo, như làng Kon 
Kơ Xâm, một trong những trung tâm 
Công giáo đầu tiên ở Kon Tum(7). 

Một phương cách gần như bắt buộc 
đối với các nhà truyền giáo vào Tây 
Nguyên là phải học tiếng dân tộc địa 
phương. Sự thông thạo ngôn ngữ địa 
phương là một điều vô cùng cần thiết, 
bởi vì có như vậy họ mới dễ dàng tiếp 
xúc, tạo sự gần gũi, thu hẹp dần khoảng 
cách về chủng tộc. Nó trở thành một 
công cụ đặc hiệu trong quan hệ và tác vụ.  

Việc học ngôn ngữ đồng bào DTTS 
vùng Tây Nguyên của các thừa sai giai 
đoạn đầu gặp nhiều khó khăn. Do không 
có người hướng dẫn, không có phương 
tiện nào hỗ trợ, họ phải tự học bằng cách 
mỗi sáng sớm hay chiều tối đến nhà rông 
(ngôi nhà công cộng của làng) ghi lại 
những từng từ bằng cách hỏi trực tiếp từ 
dân làng. Sau đó, họ gộp lại với nhau để 
so sánh và tìm ra cách phát âm chuẩn 
nhất. Cứ như vậy, họ đã ghi chép được 
nhiều từ ngữ thông dụng của người địa 
phương. Đến năm 1852, các giáo sĩ đã 

biên soạn kinh sách Công giáo bằng 
tiếng Bana và Xơđăng. Từ khi nói được 
tiếng địa phương, các giáo sĩ trở nên gần 
gũi, thân thiết giống như người của buôn 
làng. Một công cụ rất hữu hiệu trong 
cuộc sống và truyền giáo. Vì vậy, bất cứ 
giáo sĩ nào đến vùng này, việc ưu tiên 
hàng đầu là học ngôn ngữ(8). 

Chủ trương truyền giáo vào vùng 
đồng bào DTTS đã được xác định trước. 
Một số thừa sai vừa đặt chân đến Việt 
Nam đã được chỉ định lên vùng truyền 
giáo Tây Nguyên. Cho nên, khi đặt chân 
lên vùng đất này, họ đã chuẩn bị sẵn tâm 
thế chung sống và gắn bó lâu dài ở đây. 
Trên thực tế, các thừa sai ngoại quốc đã 
chủ động hòa nhập và thích nghi với văn 
hóa dân tộc tốt hơn là các nhà truyền 
giáo người Kinh(9). Sự hòa nhập và thích 
nghi của các thừa sai Phương Tây thể 
hiện qua những hành động cụ thể như 
cùng ăn ở, cùng sinh hoạt với đồng bào. 
Đến một làng nào đó, ban đầu dân làng 
còn e ngại do sự cách biệt, nhưng khi 
cổng làng mở để tiếp nhận, họ nhanh 
chóng thích nghi với môi trường mới. 
Người DTTS ở Tây Nguyên ăn gì, uống 
gì, mặc gì và sinh hoạt như thế nào thì 
các thừa sai cũng làm gần như thế(10). 

Điều làm cho các nhà truyền giáo nản 
lòng là sự xa lánh của người dân. Ban 
đầu, các cổng làng đóng sập khi thấy 
bóng dáng của họ từ xa. Sau này, khi 
được người dân chấp thuận, các thừa sai 
không ngần ngại sống chung với đồng 
bào. Họ thường chọn một nhà của người  
 
7.  P. Dourisboure, S®d, tr. 28 - 94. 
8. P. Dourisboure, S®d, tr. 93-97. 
9. P. Dourisboure, S®d, tr. 197. 
10. P. Dourisboure, S®d, tr. 114-115. 
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làng đã cảm hóa làm nơi cư trú ban đầu, 
như trường hợp nhà ông Hmur ở làng 
Kon Kơ Xâm (Bana), nhà ông Piunh ở 
làng Tơ Bâu (Rơngao), nhà ông Ba Mang 
ở làng Kon Tray (Xơđăng)… Sau đó, khi 
đã thiết lập được mối quan hệ và phát 
triển được một số tín đồ, họ xây dựng 
một ngôi nhà riêng trong làng, vừa là 
nơi ở, vừa là một nhà nguyện. Bằng cách 
này, các thừa sai có điều kiện tốt tìm 
hiểu văn hóa dân tộc, vừa phục vụ cho 
truyền bá đức tin Công giáo.  

Trong quan niệm của người DTTS ở 
Tây Nguyên, mọi cái đang có không do 
họ tự sáng tạo ra mà xuất phát từ ý 
tưởng của thần linh: “Từ cái đơn giản đến 
cái phức tạp nhất, tất cả đều do thần dạy 
cho con người. Con người học được của 
các Yang các kĩ nghệ và công cụ của 
mình”(11). Họ chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ 
thay đổi, cũng không dám làm việc xúc 
phạm thần linh. Cho đến ngày nay, đồ 
đan lát của người Tây Nguyên vẫn 
không thay đổi cách cấu tạo: chiếu bao 
giờ cũng đan một sợi lên, một sợi xuống; 
gùi hai sợi lên, hai sợi xuống ... Từ khi họ 
biết sử dụng chiếc rìu và chiếc xà gạc, họ 
đã làm nhà theo một kiểu và cho đến tận 
ngày nay(12). 

Tư duy trong đời sống tâm linh còn 
cứng nhắc đến mức độc đoán. Từ tổ tiên 
của họ trước đây đến các con cháu của họ 
sau này sinh ra là để phụng sự các thần 

linh, đấy là “lí lẽ của cuộc sống”: ý nghĩ 
từ bỏ tín ngưỡng ấy hay không thờ cúng 
các thần ấy thậm chí không bao giờ đến 
với họ. Tổ tiên đã tin cậy như vậy từ 
ngàn xưa, và từ ngàn xưa các vị thần đã 
được cúng theo kiểu như vậy, đấy là lĩ lẽ 

độc đoán của truyền thống không có vấn 
đề không thi hành(13). 

Những ví dụ nêu trên cho thấy, để 
xóa bỏ một hủ tục trong đời sống là điều 
vô cùng khó khăn. Đây thực sự là một 
thách thức lớn cho các nhà truyền giáo. 
Dẫu vậy, họ vẫn buộc phải hành động để 
chuyển nếp tư duy cũ thì mới có hi vọng 
người DTTS tiếp nhận cái mới mà các 
thừa sai rao giảng. Tuy nhiên, việc làm 
này lúc đầu gặp phải sự từ chối quyết 
liệt của dân làng. Khi các thừa sai 
chứng minh rằng, những việc làm đó là 
hão huyền, có hại cho sản xuất và đời 
sống, đồng bào tỏ ra sợ hãi, sẽ bị thần 
linh trừng phạt và hậu quả cuối cùng là 
họ có thể chết. Như ông Hmur ở làng 
Kon Kơ Xâm, người được xem là đã được 
giác ngộ về đức tin Công giáo và người 
có công bảo vệ các giáo sĩ, nhưng khi 
đặt giữa sự chọn là từ bỏ niềm tin cũ để 
theo Chúa, bản thân ông và hầu hết 
người dân khi đến với một niềm tin mới 
đều có một tâm lí nước đôi, vừa muốn 
dứt bỏ, vừa lo sợ(14). 

Câu hỏi đặt ra ở đây là có cách nào 
làm cho đồng bào DTTS ở Tây Nguyên từ 
bỏ niềm tin cũ mà không bị thần linh 
trừng phạt, đồng thời tránh cho họ khỏi 
tâm lí sợ hãi. Các giáo sĩ đã nghĩ ra cách 
nhận sự trừng phạt của thần linh về 
mình và chứng minh cho dân làng thấy 
việc làm đó không có sự “nổi giận, trả 
thù” nào của thần linh. Đối tượng được 
 
11.  Dam Bo (Jacque Dournes). Miền đất huyền ảo, 
người dịch: Nguyên Ngọc, Nxb. Hội Nhà văn, Hà 
Nội, 2003, tr. 133. 
12. Dam Bo, S®d, tr. 139. 
13.  Dam Bo, S®d, tr. 310-311. 
14. P. Dourisboure, S®d, tr. 49. 



Đặng Luận. Bước đầu hội nhập và thích nghi...                                              55 

 55

họ lựa chọn để thực hiện hành vi này là 
những người đã tin theo Công giáo. 
Muốn trở thành một tín hữu, trước tiên 
họ buộc phải dứt bỏ niềm tin truyền 
thống bằng cách đập phá các ngẫu 
tượng, vật linh trước sự chứng kiến của 
dân làng. Cách thức thực hiện thông 
thường là: “Các giáo sĩ được mời đến nhà 
rông, ngôi nhà chung của cộng đồng 
làng, ở đó có những linh vật được thờ. 
Được sự thỏa thuận của già làng, giáo sĩ 
sẽ thu lượm các linh vật và tự phá bỏ, 
gọi là phá Thần. Bởi tất cả dân làng 
không ai dám phá bỏ vật linh, sợ thần 
phạt. Mà dân làng muốn gia nhập Công 
giáo, trước hết phải chịu từ bỏ Yang”(15).  

Một cách làm khác mà các giáo sĩ thực 
hiện để các tín đồ giữ đạo trọn vẹn hơn 
là họ ra khỏi cộng đồng truyền thống, 
được tập hợp lại ở một nơi ít có mối quan 
hệ ràng buộc với làng cũ, tức là tập hợp 
những người có đạo ở trong một làng 
hoàn toàn mới.  

Theo truyền thống các DTTS ở Tây 
Nguyên, một tập tục nào đó thường bị 
bỏ hẳn khi dọn về nhà mới hay làng 
mới. Trong quan niệm của đồng bào, 
khi ấy và trong trường hợp ấy, nếu 
thần linh có trừng phạt thì chỉ trừng 
phạt người đứng đầu, các giáo sĩ không 
ngần ngại đứng ra nhận lấy trách 
nhiệm này. Chính việc làm này đã 
thuyết phục được dân làng. Họ nhận 
thức ra rằng, những vị thần bản địa và 
ngẫu tượng tôn thờ cũng chỉ là vật vô 
tri, vô giác. Quả thật, đây là bước tiến 

lớn trong nhãn quan tôn giáo của họ. ở 
những cộng đồng Công giáo đã tiếp cận 
với phương thức canh tác khoa học hơn 

như: gieo trồng đúng thời vụ, mạnh dạn 
dùng trâu bò vào việc cày kéo, những 
con vật trước đó được xem là vật thiêng 
chỉ dùng để cúng thần; biết dùng phân 
bón để tăng năng suất cây trồng. Mặt 
khác, các nhà truyền giáo cũng phá dỡ 
rào cản tâm lí rất quan trọng để gieo 
hạt giống “Phúc Âm” vào đời sống đồng 
bào các DTTS ở Tây Nguyên: “Thật vậy, 
chỉ vì sợ mà những người dân tộc tuân 
giữ các tập tục cổ truyền thôi. Họ sợ 
gánh chịu cơn thịnh nộ của thần linh 
nếu bỏ qua các tập tục đó. Cất bỏ nỗi sợ 
hãi khỏi họ thì cũng gần như là mở tai, 
mở lòng họ đón nhận lời giảng dạy của 
nhà truyền giáo”(16). 

Các thừa sai làm trung gian hòa giải 
xung đột giữa các làng 

Trước khi thực dân Pháp đặt ách đô 
hộ lên vùng đất Kon Tum vào cuối thế kỉ 
XIX, nơi đây thường diễn ra các cuộc 
xung đột giữa các dân tộc. Đặng Nghiêm 
Vạn nhận xét: “Tình hình phân bố các 
dân tộc trở nên phức tạp ở những vùng 
phía bắc tỉnh Gia Lai - Kon Tum, phần vì 
hoàn cảnh địa lí tự nhiên hiểm trở và 
chia cắt, phần vì cuộc sống du canh du 
cư, đặc biệt vì những cuộc chiến tranh, 
xung đột thường xuyên trong nội bộ cư 
dân cũng như từ bên ngoài đến”(17).  

Lí do của các cuộc “nội chiến” này thì 
nhiều, nhưng chủ yếu là các làng mạnh 
chinh phạt các làng yếu để cướp bóc của 
cải, bắt người làm nô lệ hoặc để bán. 
 
15. Nguyễn Hồng Dương. Hoạt động truyền đạo 
Công giáo trong vùng dân tộc thiểu số ở Giáo phận 
Kon Tum. Một số biểu hiện đặc thù, Tạp chí Nghiên 
cứu Tôn giáo, số 5 (41)/2006, tr. 49. 
16. Nguyễn Hồng Dương, TLđd, tr. 50. 
17. Đặng Nghiêm Vạn chủ biên, Sđd, tr. 27 
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Trên vùng đất Tây Nguyên và các quốc 
gia lân cận như Lào, Campuchia, Thái 
Lan đã từng tồn tại những chợ buôn bán 
nô lệ sầm uất. Bọn buôn người đã thu 
được những món lời lớn từ việc làm 
này(18). 

Những xung đột kiểu như thế diễn ra 
thường xuyên khiến cho các làng nhỏ và 
dân tộc yếu hơn dần lui sâu vào rừng 
già, nơi điều kiện sống khắc nghiệt và 
khó khăn hơn. Điều này tạo nên ở người 
DTTS ý thức cảnh giác đối với người 
ngoài. Do vậy, trong cấu trúc mỗi làng 
của các tộc người Tây Nguyên trước đây 
được thiết kế theo kiểu làng “quân sự”, 
luôn được bố phòng nghiêm ngặt trong 
tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một số nơi, 
kiểu làng như vậy còn tồn tại đến trước 
năm 1975(19). 

Nhận thấy các cuộc chiến trong vùng 
là một trở ngại cho việc mở rộng địa bàn 
truyền giáo, các giáo sĩ tìm cách hạn chế 
những xung đột vốn tồn tại nơi đây bằng 
cách đứng ra làm trung gian hòa giải 
xung đột giữa hai làng đã lâm chiến. 
Thông qua hoạt động vừa truyền giáo, 
vừa mang lại những lợi ích thiết thực có 
sức thuyết phục mọi người, uy tín của các 
giáo sĩ ngày càng tăng lên, dân làng 
không còn coi họ là người xa lạ. Bên 
cạnh đó, nhiều cơ sở truyền giáo được  

 

 

 

 

 

 

xây dựng, củng cố và có xu hướng phát 
triển ra nhiều làng của các dân tộc địa 
phương. Những làng nhỏ, thực lực yếu 
muốn sáp nhập với những làng lớn mạnh 
hơn để được bảo vệ, hoặc muốn có sự bảo 
trợ của các nhà truyền giáo để tránh sự 
uy hiếp(20).  

Thực ra, hình thức nhờ một làng hoặc 
một người thứ ba đứng ra làm trung 
gian hòa giải giữa hai làng thù địch đã 
từng tồn tại trong các DTTS ở Kon Tum. 
Hai bên thường nhờ một làng mạnh hay 
chủ làng mạnh hơn đứng ra dàn xếp hòa 
giải(21). Các giáo sĩ ở đây cũng được xem 
như chủ làng mạnh trong những làng 
Công giáo được xây dựng. Về sau, ở 
nhiều làng Công giáo vùng người Bana, 
sự xung đột này dường như không còn, 
thậm chí xuất hiện sự liên minh giữa các 
cộng đồng Công giáo để đối phó lại các 
dân tộc mạnh hơn, mà liên minh Bana - 
Rơngao được thành lập ngày 20/6/1888 để 
đối phó với dân tộc Xơđăng từ phía Bắc 
và dân tộc Giarai từ phía Nam là một 
dẫn dụ(22)./. 

 
18. Henri Maitre, Rừng người Thượng, Lưu Đình 
Tuân dịch, Nguyên Ngọc hiệu đính, Nxb. Trí thức, 
Hà Nội, 2008, tr. 242. 
19. Đặng Nghiêm Vạn chủ biên, Sđd, tr. 27. 
20. P. Dourisboure, S®d, tr. 194. 
21. Đặng Nghiêm Vạn chủ biên (1981), Sđd, tr. 134. 
22. Henri Maitre, S®d. 
 

 


